TTYT THIỆU HÓA              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TYT THIỆU LONG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO

Kết quả thanh tra, kiểm tra tr​ưíc, trong, sau 

                                  Tết Nguyên đán Mậu Tuất  năm 2018
I.Công tác tổ chức chỉ đạo

  Sau khi nhận được kế hoạch của BCĐ huyện Thiệu Hóa số 35/KH-BCĐ ngày 13 tháng 01 năm 2018.

 - Trạm Y tế tham mưu cho UBND xã ngày 14/01/2018
-   Lập kế hoạch ngày 16 tháng 01 năm 2018 số 02/KH-BCĐ. Triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP Tết Maau Tuaat năm 2018 do đồng chí Chủ tịch UBND xã đã ký cùng ngày.

    Quyết định của Chủ tịch UBND số 05/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018V/v thành lập đoàn kiểm tra VSATTP Tết Maau Tuaats năm 2018 do địa phương thực hiện gồm có: PCT UBND, CB Văn hóa, Trạm y tế, trưởng công an, CB thú y, CB NN- VSMT.

 - Họp BCĐ vào ngày 19/01/2018, với nội dung:

 + Triển khai KH chỉ đạo của huyện, TTYT và thực hiện KH của Chủ tịch UBND xã.
+Công tác truyền thông do trạm y tế viết bài phát vào các ngày 20 đến 22 tháng 01 năm 2018 trên địa bàn toàn xã 

+Thời gian  tổ chức thanh tra, kiểm tra vào ngày 21 đến 25 tháng 01 năm 2018, do đoàn kiểm tra VSATTP xã thực hiện 

II. Kết quả:
1.Công tác thông tin truyền thông: 
 - Truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh:06 lần

 - Treo băng zôn tuyên truyền về VSATTP: 02cái.

 - Khẩu hiệu tư​êng: ......... câu. 

           2. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:

           * Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 01

           Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 01

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Bảng 1. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Loại hình

cơ sở thực phẩm
	Tổng số

cơ sở
	Sè CS ®ưîc thanh, kiÓm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	17
	16
	14
	87.5

	2
	Kinh doanh
	22
	22
	19
	86,4

	3
	Dịch vụ ăn uống
	8
	8
	6
	75

	Cộng 1+2+3 =
	47
	47
	39
	83


             Bảng 2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số 

lư​îng
	Tỷ lệ % so với số ®ư​îc kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở ®ư​îc thanh tra, kiểm tra
	47
	97,7

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	0
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	0
	

	 Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	 Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	
	

	*
	Số cơ sở bị tư​íc quyền sử dụng GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ l​ưu hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm
	
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	
	

	*
	 Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​u hành tài liệu quảng cáo
	
	

	
	Số tài liệu quảng cáo bị đình chỉ l​u hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm như​ng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	9
	


            Bảng 3. Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Sè CS ®ưîc thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	47
	9
	19,1

	3
	Điều kiện về con ngư​êi
	
	
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/ công bố hợp quy/ phù hợp quy định ATTP
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lư​îng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	


           Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu

xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2
	Xét nghiệm tại labo
	
	
	

	2.1
	Hoá lý
	
	
	

	2.2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


 III. Nhận xét đánh giá chung:
           Việc chấp hành thực hiện VSAT thực phẩm của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đã thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP, có 9 hộ kiểm tra do thiếu dụng cụ trong sản xuất và thiếu các thủ tục giấy tờ theo qui định đã bị đoàn kiểm tra của xã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay 

 IV. Đề xuất kiến nghị: 
- Đề nghị cấp trên hỗ trợ phương tiện kiểm tra chất lượng VSATTP cho cơ sở để có điều kiện tổ chức kiểm tra.
                                                             Thiệu Long, ngày 16 tháng 03 năm 2018
NGƯỜI BÁO CÁO                                               TRƯỞNG TRẠM 
         Nguyễn Thanh Sơn                                                     Hà Thị Lê 

TTYT THIỆU HÓA              cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 

   TYT THIỆU.........                               Độc lập - Tù do - Hạnh phúc


Báo cáo

Kết quả thanh tra, kiểm tra tr​ưíc, trong, sau tết Trung thu năm 2017

 I. Công tác tổ chức chỉ đạo:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Kết quả:
1. Công tác thông tin truyền thông: 

           ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

           - Truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh:..... lần

           - Treo băng zôn tuyên truyền về VSATTP: .....  cái.

           - Khẩu hiệu tư​êng: ......... câu. 

           2. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:

           * Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 

                           Số đoàn kiểm tra tuyến xã:......;

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Bảng 1. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Loại hình

cơ sở thực phẩm
	Tổng số

cơ sở
	Số CS đ​ợc thanh, kiểm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	
	
	
	

	2
	Kinh doanh
	
	
	
	

	3
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	
	Tổng số (1+2+3)
	
	


             Bảng 2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số 

lư​îng
	Tỷ lệ % so với số ®ư​îc kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở đ​ợc thanh tra, kiểm tra
	
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	

	 Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	 Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	
	

	*
	Số cơ sở bị t​ớc quyền sử dụng GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​u hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ l​u hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm
	
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	
	

	*
	 Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​u hành tài liệu quảng cáo
	
	

	
	Số tài liệu quảng cáo bị đình chỉ l​u hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nh​ng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	
	


            Bảng 3. Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Sè CS ®ưîc thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	
	
	

	3
	Điều kiện về con ngư​êi
	
	
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/ công bố hợp quy/ phù hợp quy định ATTP
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lư​îng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	


           Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu

xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2
	Xét nghiệm tại labo
	
	
	

	2.1
	Hóa lý
	
	
	

	2.2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


 III. nhận xét đánh giá chung:
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 IV. Đề xuất kiến nghị: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                           Thiệu ......., ngày .... tháng ........  năm 2017
NGƯỜI BÁO CÁO                                                      TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

TTYT THIỆU HÓA              cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 

   TYT THIỆU.........                               Độc lập - Tù do - Hạnh phúc


Báo cáo

Kết quả thanh tra, kiểm tra tr​ưíc, trong, sau 

Tháng hành động năm 2017

 I. Công tác tổ chức chỉ đạo:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Kết quả:
2. Công tác thông tin truyền thông: 

           ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

           - Truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh:..... lần

           - Treo băng zôn tuyên truyền về VSATTP: .....  cái.

           - Khẩu hiệu tư​êng: ......... câu. 

           2. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:

           * Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 

                           Số đoàn kiểm tra tuyến xã:......;

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Bảng 1. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Loại hình

cơ sở thực phẩm
	Tổng số

cơ sở
	Số CS đ​ợc thanh, kiểm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	
	
	
	

	2
	Kinh doanh
	
	
	
	

	3
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	
	Tổng số (1+2+3)
	
	


             Bảng 2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số 

lư​îng
	Tỷ lệ % so với số ®ư​îc kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở đ​ợc thanh tra, kiểm tra
	
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	

	 Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	 Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	
	

	*
	Số cơ sở bị t​ớc quyền sử dụng GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​u hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ l​u hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm
	
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	
	

	*
	 Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​u hành tài liệu quảng cáo
	
	

	
	Số tài liệu quảng cáo bị đình chỉ l​u hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nh​ng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	
	


            Bảng 3. Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Sè CS ®ưîc thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	
	
	

	3
	Điều kiện về con ngư​êi
	
	
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/ công bố hợp quy/ phù hợp quy định ATTP
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lư​îng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	


           Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu

xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2
	Xét nghiệm tại labo
	
	
	

	2.1
	Hóa lý
	
	
	

	2.2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


 III. nhận xét đánh giá chung:
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 IV. Đề xuất kiến nghị: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                           Thiệu ......., ngày .... tháng ........  năm 2017
NGƯỜI BÁO CÁO                                                      TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

     Mẫu 6

	Trạm y tế xã:................
Huyện:..........................

Tỉnh:.............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày       tháng        năm 200


BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

*   Dùng cho tuyến xã, phường, thị trấn

	*  Báo cáo: 6 tháng
	
	                    Một năm
	


Kính gửi:.......................................................................................................

I. Thông tin chung:

1. Dân số
:....................................
4. Số cơ sở SXCBTP
       :.........................

2. Diện tích
:...................................
5. Số cơ sở KDTP
       :.........................

3. Số thôn/bản:...................................
6. Số cơ sở dịch vụ ăn uống:........................

II. Công tác chỉ đạo:





         
Có
Không

1. Có BCĐLN VSATTP do Lãnh đạo UBND làm trưởng Ban:               
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

2. Hội nghị BCĐ liên ngành:
* 6 tháng/lần.



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 






* 1 năm/lần.



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 








* Không. 



 FORMCHECKBOX 










         
Có
Không

3. Quyết định, chỉ thị về VSATTP:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



4. Công văn về VSATTP:






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

5. Kế hoạch đảm bảo VSATTP:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

6. Hội nghị triển khai và tổng kết:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

III. Các hoạt động:

1. Tuyên truyền giáo dục:

	TT
	Hoạt động
	Số lượng/buổi
	Số người nghe/phạm vi bao phủ

	1.
	Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động 
	
	

	2.
	Nói chuyện
	
	

	3.
	Tập huấn
	
	

	4.
	Hội thảo
	
	

	5.
	Phát thanh
	
	

	6
	Sản phẩm truyền thông:
	
	

	
	- Băng rôn, khẩu hiệu.
	
	

	
	- Tranh áp - phích.
	
	

	
	- Tờ gấp.
	
	

	
	- Băng, đĩa hình.
	
	

	
	- Băng, đĩa âm.
	
	

	
	- SP Khác:...
	
	

	7
	Hoạt động khác:...
	
	


2. Công tác kiểm tra, thanh tra:

2.1. Số đoàn:

2.2. Kết quả:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1.
	CS Sản xuất chế biến TP
	
	
	
	

	2.
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	
	
	
	

	3.
	CS Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	Cộng  (1+2+3)
	
	
	
	

	4.
	Số cơ sở vi phạm
	
	
	
	

	5.
	Xử lý
	 Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	
	
	

	
	
	Số cơ sở bị phạt tiền

Số tiền
	
	
	
	

	
	
	Số cơ sở bị huỷ SP

Loại SP/SL
	
	
	
	

	
	
	Cơ sở bị đóng cửa
	
	
	
	

	
	
	Khác
	
	
	
	


3. Hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở thực phẩm
	Số cấp mới
	Luỹ tính
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


4. Ngộ độc thực phẩm:

	TT
	Tác nhân
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1.
	NĐTP do vi sinh vật
	
	
	

	2.
	NĐTP do hoá chất
	
	
	

	3.
	NĐTP do TP bị biến chất
	
	
	

	4.
	NĐTP do độc tố tự nhiên
	
	
	

	Cộng
	
	
	


5. Xây dựng mô hình điểm VSATTP:

	TT
	Tên mô hình
	Số lượng
	Kết quả

	1.
	Thức ăn đường phố
	
	

	2.


	Truyền thông cộng đồng thay đổi phong tục tập quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP, FBDs
	
	

	3.


	Làng văn hoá sức khoẻ phòng ngừa NĐTP, FBDs
	
	

	4.
	Khác
	
	

	
	Chợ điểm VSATTP.

Bếp ăn tập thể.

Trường học.

Rau sạch.

Chăn nuôi sạch.

Khác........................
	
	


6. Kinh phí:

	TT
	Nội dung chi
	Trên cấp
	Hỗ trợ của UBND xã
	Hỗ trợ của DN
	Cộng

	1.
	Tuyên truyền giáo dục.
	
	
	
	

	2.
	Kiểm tra, thanh tra.
	
	
	
	

	3.
	Mua trang thiết bị, dụng cụ.
	
	
	
	

	4.
	Mô hình điểm.
	
	
	
	

	5.
	Điều tra ngộ độc, giám sát.
	
	
	
	

	6.
	Xét nghiệm.
	
	
	
	

	7.
	Khác........................
	
	
	
	


7. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Yếu kém, tồn tại:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kiến nghị:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ghi rõ họ - tên  - chức vụ)
	                  TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

                  (Ký tên đóng dấu) 




     Mẫu 6

	Trạm y tế xã:................
Huyện:..........................

Tỉnh:.............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày       tháng        năm 200


BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

*   Dùng cho tuyến xã, phường, thị trấn

	*  Báo cáo: 3 tháng, 6 tháng, 

        9 tháng, một năm


Kính gửi:.......................................................................................................

I. Thông tin chung:

1. Dân số
:....................................
4. Số cơ sở SXCBTP
       :.........................

2. Diện tích
:...................................
5. Số cơ sở KDTP
       :.........................

3. Số thôn/bản:...................................
6. Số cơ sở dịch vụ ăn uống:........................

II. Công tác chỉ đạo:





         
Có
Không

1. Có BCĐLN VSATTP do Lãnh đạo UBND làm trưởng Ban:               
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

2. Hội nghị BCĐ liên ngành:
* 6 tháng/lần.



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 






* 1 năm/lần.



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 








* Không. 



 FORMCHECKBOX 










         
Có
Không

3. Quyết định, chỉ thị về VSATTP:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



4. Công văn về VSATTP:






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

5. Kế hoạch đảm bảo VSATTP:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

6. Hội nghị triển khai và tổng kết:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

III. Các hoạt động:

1. Tuyên truyền giáo dục:

	TT
	Hoạt động
	Số lượng/buổi
	Số người nghe/phạm vi bao phủ

	1.
	Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động 
	
	

	2.
	Nói chuyện
	
	

	3.
	Tập huấn
	
	

	4.
	Hội thảo
	
	

	5.
	Phát thanh
	
	

	6
	Sản phẩm truyền thông:
	
	

	
	- Băng rôn, khẩu hiệu.
	
	

	
	- Tranh áp - phích.
	
	

	
	- Tờ gấp.
	
	

	
	- Băng, đĩa hình.
	
	

	
	- Băng, đĩa âm.
	
	

	
	- SP Khác:...
	
	

	7
	Hoạt động khác:...
	
	


2. Công tác kiểm tra, thanh tra:

2.1. Số đoàn:

2.2. Kết quả:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1.
	CS Sản xuất chế biến TP
	
	
	
	

	2.
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	
	
	
	

	3.
	CS Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	Cộng  (1+2+3)
	
	
	
	

	4.
	Số cơ sở vi phạm
	
	
	
	

	5.
	Xử lý
	 Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	
	
	

	
	
	Số cơ sở bị phạt tiền

Số tiền
	
	
	
	

	
	
	Số cơ sở bị huỷ SP

Loại SP/SL
	
	
	
	

	
	
	Cơ sở bị đóng cửa
	
	
	
	

	
	
	Khác
	
	
	
	


3. Hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở thực phẩm
	Số cấp mới
	Luỹ tính
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


4. Ngộ độc thực phẩm:

	TT
	Tác nhân
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1.
	NĐTP do vi sinh vật
	
	
	

	2.
	NĐTP do hoá chất
	
	
	

	3.
	NĐTP do TP bị biến chất
	
	
	

	4.
	NĐTP do độc tố tự nhiên
	
	
	

	Cộng
	
	
	


5. Xây dựng mô hình điểm VSATTP:

	TT
	Tên mô hình
	Số lượng
	Kết quả

	1.
	Thức ăn đường phố
	
	

	2.


	Truyền thông cộng đồng thay đổi phong tục tập quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP, FBDs
	
	

	3.


	Làng văn hoá sức khoẻ phòng ngừa NĐTP, FBDs
	
	

	4.
	Khác
	
	

	
	Chợ điểm VSATTP.

Bếp ăn tập thể.

Trường học.

Rau sạch.

Chăn nuôi sạch.

Khác........................
	
	


6. Kinh phí:

	TT
	Nội dung chi
	Trên cấp
	Hỗ trợ của UBND xã
	Hỗ trợ của DN
	Cộng

	1.
	Tuyên truyền giáo dục.
	
	
	
	

	2.
	Kiểm tra, thanh tra.
	
	
	
	

	3.
	Mua trang thiết bị, dụng cụ.
	
	
	
	

	4.
	Mô hình điểm.
	
	
	
	

	5.
	Điều tra ngộ độc, giám sát.
	
	
	
	

	6.
	Xét nghiệm.
	
	
	
	

	7.
	Khác........................
	
	
	
	


7. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Yếu kém, tồn tại:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kiến nghị:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ghi rõ họ - tên  - chức vụ)
	                  TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

                  (Ký tên đóng dấu) 
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